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Tóm tắt  

Nghiên cứu 26 trường hợp (17 nữ và 9 nam) cắt thận ghép từ người cho sống tại Bệnh viện 103. Tuổi 
trung bình 43,1 ± 8,5, bao gồm 23 thận trái, 3 thận phải.  

Đa số thận ghép có 1 thân động mạch: 22/26 thận, 2 động mạch: 4/26 thận, 

Chiều dài thân động mạch thận (ĐMT) cắt cho ghép: 36,5 ±  2,7 mm. 

Thận cắt ghép có 1 tĩnh mạch (TM): 23/26 thận, 2 thân TM: 2/26 thận, 3 TM: 1/26 thận. Chiều dài 
thân tĩnh mạch (TMT) cắt cho ghép  43,9 ± 4,0 mm. 

Chiều dài thân mạch máu thận cắt đảm bảo thuận lợi cho ghép và an toàn đối với người cho.  

Chiều dài niệu quản cắt cho ghép trung bình: 143,1  11,5 mm. 

Thời gian thiếu máu nóng trung bình: 3 phút 25 giây ± 1 phút 14 giây. 

* Từ khoá: Ghép thận; Thay đổi giải phẫu thận.  

 

The changes of the renal anatomy in transplantation 
 

Nguyen Thi Anh Huong 

Nguyen Duc Tung 

Hoang Manh An 

Vu Dinh Cau 

Summary 

 The authors studied 26 cases underwent nephrectomy from the living donor at 103 Hospital (17 females 

and 9 males). 

Avarage age is 43.1 ± 8.5;  left kidney: 23 cases, right kidney: 3 cases. 

The most kidney had single artery: 22/26 kidneys, double artery: 4/26. 

The avarage length  artery  in the transplanted kidney is: 36.5± 2.7 mm.   

There are single venous: 24/26 kidneys, double venous: 2/26 kidneys,  

1/26 kidneys  has  3 venous. 

The avarage length of venous in the transplanted kidney was 43.9 ± 4.0 mm. 

The avarage length of  ureter  was 143.1 11.5 mm. 

The avarage hot  ischemic time was 3 munites 25 seconds ± 1 min 14 sec. 

* Key words: Kidney transplantation; The changes of renal anatomy. 

 

 

* Bệnh viện 103 

Phản biện khoa học: PGS. TS. Lê Gia Vinh 
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Đặt vấn đề 
 

Ghép thận là phẫu thuật thay thận cho bệnh nhân (BN) suy chức năng thận mạn tính giai 

đoạn cuối. ở Việt Nam thận ghép mới chỉ được lấy từ người cho sống. Trong phẫu thuật cắt 

thận vừa phải an toàn đối với người cho và đảm bảo thuận lợi khi ghép. Trong mổ có thể gặp 

các biến đổi bất thường về giải phẫu thận, mạch máu, niệu quản liên quan với kỹ thuật cắt thận 

ghép. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Những thay đổi giải phẫu trong phẫu thuật cắt 

thận ghép“  nhằm mục tiêu:   

- Nhận xét đặc điểm giải phẫu hình thái thận, mạch máu, niệu quản trong phẫu thuật cắt 

thận ghép ở người cho sống.  

- Cách xử lý trong mổ lấy thận ghép liên quan đến các biến đổi giải phẫu. 

 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

26 người khoẻ cho thận được phẫu thuật cắt thận ghép từ 6-1992 đến 6 - 2006 tại Bệnh viện 

103.  

2. Phương pháp nghiên cứu.  

Hồi cứu 10 ca và tiến cứu 16 ca. 

2.1. Đặc điểm chung:  

- Tuổi, giới, quan hệ giữa người cho và người nhận.  

- Xét nghiệm miễn dịch phù hợp tổ chức giữa người cho và người nhận. 

- Kết quả X quang, siêu âm thận, đồng vị phóng xạ giúp  lựa chọn thận ghép. 

2.2. Đặc điểm giải phẫu thận cắt ghép: 

- Đặc điểm hình thể thận: kích thước, nhu mô thận và tổ chức quanh thận.    

- Đặc điểm ĐM, TM thận: số lượng, phân nhánh, độ dài thân  ĐMT, TMT (đo từ nguyên uỷ 

đến rốn thận). 

- Độ dài ĐMT, TMT cắt ghép (đo từ rốn thận đến chỗ kẹp Clamp). 

- Đường  kính (đo cách nguyên ủy 1 cm).  

- Đặc điểm niệu quản: số lượng, độ dài, đường  kính niệu quản cắt ghép.  

- Kích thước ĐM, TM và niệu quản đo bằng thước kẹp Palmer của Thuỵ Sỹ, độ chính xác 

0,1mm.  

- Đo đường kính thân ĐMT, TMT, niệu quản theo cách đo đường kính dẹt và tính theo 

công thức: d = 2 D/3,1416. 

+ d:  là đường kính thực của lòng mạch. 

+ D: là đường kính dẹt (nửa chu vi của mạch).  

+ 3,1416: hệ số .  

- Thời gian thiếu máu nóng: từ  lúc kẹp  ĐMT đến khi cắt thận truyền rửa. 

- Các tai biến với thận và người cho thận trong phẫu thuật cắt thận ghép. 

 

Kết quả nghiên cứu và                           bàn luận 
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1. Đặc điểm chung. 

* Tuổi, giới:  

Trong 26 trường hợp cắt thận ghép có 17 nữ, 9 nam. Tuổi trung bình 43,15 ± 8,48. Thấp nhất 

27 tuổi (em trai cho anh), cao nhất 67 tuổi (mẹ cho con).    

Hầu hết (80,77%) người cho thận đều trong độ tuổi lao động (từ 20- 50 tuổi).  

* Quan hệ giữa người cho và người nhận thận: 

Bố mẹ cho con: 2 BN (7,69%); mẹ cho con: 6 BN (23,08%); anh chị em ruột:          17 BN 

(65,38%); họ hàng: 1 BN (3,85%). 

 Người cho thận nhiều nhất là từ  bố mẹ và anh chị em ruột (96,25%), có quan hệ huyết 

thống với người nhận. Tỷ lệ hoà  hợp tổ chức (HLA) giữa người cho và người nhận ở mức 1 

haplotyp (90,9%) và  2 halotyp là 9,1%.  

 Đa số cắt thận trái: 23/26 thận (88,46%), ghép vào hố chậu phải người nhận, vì TMT trái 

thường đơn giản hơn TMT phải [9], TMT trái dài thuận lợi cho cắt thận và ghép [4, 6, 11]. 

  Chỉ chọn thận phải cho ghép (3/26 thận =11,54%) khi thận trái có nhiều mạch máu khó 

khăn cho ghép.    

2. Đặc điểm giải phẫu thận ghép.  

* Kích thước thận thay đổi theo giới:  

Kích thước Nam Nữ 

Chiều dài 

thận 
111,8 ± 10,0 mm 100,4 ± 10,1 mm 

ChiÒu réng 

thận 
56,6 ± 8,5 mm 57,1 ± 6,5 mm 

Chiều dầy 

thận 
36,3 ± 3,5 mm 35,9 ± 4,6 mm 

* Tình trạng nhu mô thận khi cắt: 

Tình trạng  

nhu mô thận 

Thận 

phải 

Thận 

trái 

Tổng 

số 

Tỷ                

lệ 

Thận nhẵn hồng 

đều 
2 18 20 76,92% 

Mặt thận có các 

nốt sẹo 
1  1 3,85% 

Bề mặt  có  nang 

nước nhỏ 
 3 3 11,54% 

Viêm dính quanh  

thận 
 2 2 7,69% 

Tổng số 3 23 26  
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Kích thước thận ghép tương ứng với chỉ số thận bình thường trong nghiên cứu của các tác 

giả [1, 2]. Quan sát trong mổ thấy 76,92% thận ghép nhu mô hồng đều, bề mặt nhẵn bóng. 

Các bất thường ở bề mặt thận thấy: nang nước (số lượng 1- 4 nang, kích thước nang khoảng 2-

5 mm), các nốt sẹo, viêm dính quanh thận (23,08%), đây là yếu tố ảnh hưởng khi bộc lộ thận, 

dễ gây rách bao thận trong mổ: 2/26 thận, gây tụ máu dưới bao: 2/26 thận.   

- Theo Nguyễn Đình Mão (1995) [3] mọi bất thường bề mặt thận bao giờ cũng có biến đổi 

vi thể tương ứng. Mức độ tổn thương ở thận ít, chưa có biểu hiện trên lâm sàng, các chỉ số xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh trong giới hạn. Những tổn thương này ảnh hưởng tới kỹ thuật rửa 

thận và giúp đánh giá tiên lượng chức năng thận sau ghép. 

* Đặc điểm ĐMT:  

Động mạch thận nguyên uỷ đều xuất phát đều từ động mạch chủ bụng. 

 Số lượng ĐMT:  

Số lượng Thận phải Thận trái Tổng số 

1 §M 2 20 22 (84,62%) 

2 §M 1 3 4 (15,38%) 

Tổng số 3 23 26 

- Thận ghép có1 ĐMT 84,62%. Trong đó ĐM phân nhánh sớm (2/22 thận), thân ĐM ngắn 

15-20 mm, phải cắt sát thân  ĐM chủ.  

-  Có 2 ĐM: 4/26 thận (15,38%). ĐMT chính  chạy vào rốn thận có kích thước to, cấp máu 

chủ yếu cho thận, ĐM nhỏ vào nhu mô thận (2 vào cực dưới, 2 vào cực trên). ở 3 thận khâu 

nối ĐM nhỏ vào thân ĐM chính kiểu tận- bên. 1 thận ĐM nhu mô cực trên, đường kính ĐM 

nhỏ 0,5 mm, thân ĐM ngắn phải thắt bỏ, kiểm tra phần nhu mô thiếu máu ít không đáng kể, 

thận sau ghép tốt.   

 Theo Dư Thị Ngọc Thu và CS [5] nghiên cứu 100 trường hợp ghép thận thấy thận có 1 

ĐMT: 89/100 thận, có 2 ĐM: 10/100 thận và có 3 ĐM: 1/100 thận. 

 Theo Hsu T.H và CS thận cắt ghép có 1 ĐMT: 78,5%, có 2 ĐMT: 20,1%, 3 ĐMT: 

1,4%. 

 - Chiều dài thân ĐMT cắt cho ghép: 36,5 ± 2,7 mm.  

- Đường kính thân ĐMT: 6,5 ± 1,0 mm. 

Với độ dài ĐMT cắt dễ dàng cho ghép, đảm bảo cấp máu tốt.  

So với nghiên cứu các tác giả kích thước ĐMT thuận lợi cho ghép trung bình: 31  8 mm. 

* Đặc điểm TM thận.   

- Số lượng TMT: 

Số lượng 

TM 

Thận 

phải 

Thận 

trái 
Tổng số 

1TMT 3 20 23 (88,46%) 
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2TMT 0 2 2 (7,69%) 

3 TMT 0 1 1 (3,85%) 

- Các nhánh đổ vào TMT: 

Số lượng 

nhánh TM 

Thận 

phải 

Thận 

trái 
Tổng số 

2 nhánh  1 1 (3,85%) 

3 nhánh 2 15 17 (65,38%) 

4 nhánh  4 4 (15,38%) 

5 nhánh  3 3 (11,54%) 

6 nhánh 1  1 (3,85%) 

  Tình trạng TMT chỉ xác định được trong khi mổ. Thận ghép có 1 TM: 23/26 thận 

(88,46%), có 2 TMT: 2/26 thận (7,69%), có 3 TMT: 1/26 thận (3,85%).  

* 1 thận có 2 TM chạy song song từ  rốn thận vào TM chủ ở 2 vị trí sát nhau, đường kính 

TM 7-8 mm, cắt 2 TM ghép vào TM chậu ngoài ở 2 vị trí. 

 Trường hợp có 2-3 TMT, thì TM từ  rốn thận dẫn máu chính, TM phụ từ  nhu mô (cực trên, 

hoặc cực dưới). Các nhánh TM phụ đủ dài, có kích thước lớn thì ghép vào TM chậu cùng TMT 

chính. Nhánh TM nhỏ, ngắn không ghép được thắt bỏ, kiểm tra khi rửa thận vùng nhu mô tụ 

máu nhỏ < 1 cm, sau ghép chức năng thận đảm bảo tốt.  

 Để bộc lộ TMT, cần thắt các nhánh vào TMT. Thường có 3 nhánh (65,38%) đổ vào TMT: 

TM sinh dục, TM thượng thận, TM thành lưng. Càng gần TM chủ thì TM lưng nhiều, ngắn, rất 

khó cắt. 2 trường hợp có chảy máu trong mổ đều do tụt mỏm cụt nhánh TM lưng.  

Theo Baptista – Silva  J.C [9] nghiên cứu thay đổi giải phẫu trong 342 thận ghép, 311 thận 

trái, 31 thận phải, thấy 100% TMT có nhánh TM sinh dục và TM thượng thận, 65,27% có các 

nhánh TM lưng và 1,07% có các nhánh TM bao quanh ĐM chủ. TMT bên trái thường đơn 

giản hơn TMT bên phải. 

- Chiều dài TMT cắt cho ghép:  43,9 ± 4,0 mm. 

- Đường kính thân TM thận: 13,9 ±          1,3  mm. 

Các tác giả đã cho rằng chiều dài         TMT cắt thuận lợi cho ghép trung bình:  40 ± 14 mm 

[10]. 

* Toàn bộ thận cắt cho ghép đều có 1 niệu quản.  

Trong mổ cần chú ý đến bao mỡ quanh niệu quản, tránh tổn thương mạch nuôi.  

Chiều dài niệu quản cắt là: 143,1  11,5 mm. 

Đường kính lòng niệu quản: 56,6  5,1mm.   

* Chiều dài niệu quản cắt đó thuận lợi cho quá trình trồng niệu quản vào bàng quang ở 

người nhận. Các tác giả cho rằng kích thước niệu quản thuận lợi để ghép trung bình là 113  

26  mm [10]. 
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* Thời gian thiếu máu nóng trung bình trong cắt thận ghép: 3 phút 25 giây ± 1 phút 14 

giây, ngắn nhất 1 phút 25 giây và lâu nhất 12 phút 30 giây. Thời gian thiếu máu nóng trong 

giới hạn cho phép. 

Theo Trương Văn Việt và CS  [6], thời gian thiếu máu nóng trong cắt thận 3 phút 35 giây  

1 phút 6 giây, lâu nhất 6 phút và nhanh nhất 3 phút. 

Theo Simforoosh N. và CS [9] thời gian thiếu máu nóng trong mổ mở cắt thận trung bình 

1,87 phút, trong mổ nội soi cắt thận 8,7 phút. 

 

Kết luận 
 

Nghiên cứu 26 trường hợp cắt thận ghép từ người cho sống tại Bệnh viện 103 (17 nữ,  9 

nam). Tuổi trung bình 43,15  ± 8,5, 23 thận trái, 3 thận phải có những đặc điểm giải phẫu thận 

cắt như sau:  

- Đa số thận ghép có 1 ĐM 22/26 thận, có 2 ĐM 4/26 thận, các ĐM vào rốn thận cấp máu 

chính cho thận, ĐM phụ nhỏ đi vào nhu mô cực thận. Độ dài ĐM cắt cho ghép trung bình: 

36,5 ± 2,7 mm.  

Thận ghép có 1 TM: 24/26 thận, có  2 TM: 2/26 thận, có 3 TM: 1/26 thận. Chiều dài TM thận cắt 

cho ghép trung bình 43,9 ± 4,0 mm. 

 - Chiều dài niệu quản cắt cho ghép trung bình: 143,1  11,5 mm. 

 - Chiều dài mạch máu và niệu quản cắt đảm bảo thuận lợi cho ghép và an toàn với người 

cho. 

 - Thời gian thiếu máu nóng trung bình: 3 phút 25 giây ± 1 phút 14 giây.  
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